                                   HƯỚNG DẪN TỰ HỌC.
			CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 - HK1

BÀI 5: PHÒ GIÁ VỀ KINH
                      -Trần Quang Khải.

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI 

	HOẠT ĐỘNG 1: Xem phần chú thích */sgk

?Bài thơ của tác giả nào ? Em biết gì về tác giả đó ?
- Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào  ? Trình bày cách hiểu của em về thể thơ của bài.





Đoïc diễn cảm bài thơ cả ba phần ( Phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ) và phần chú thích từ Hán Việt- Hướng dẫn đọc: Hai câu đầu đọc mạnh mẽ, dõng daïc, rắn roûi; Hai câu cuối giọng tha thiết, trầm lắng.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu văn bản

Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Thể thơ này có đặc điểm gì?

· Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
· Gồm 4 câu, mỗi câu 7 chữ, gieo vần ở cuối câu 1,2,4- trong đó cuối câu 2,4 là bắt buộc. Bố cục chia thành 4 phần: khai- thừa- chuyển -hợp hoặc chia thành hai phần

? Bài thơ được viết theo phương thức biểu đạt nào?
· Biểu cảm.

 Bố cục bài thơ chia làm mấy phần? Đó là những phần nào? Nêu nội dung từng phần


- 2 Phần. Phần 1: Hai câu đầu: Chiến thắng của quân ta; 
Phần 2: hai câu sau: Khát vọng xây dựng đất nước khi hòa bình

Đọc kĩ 2 câu đầu

 Hai chiến thắng được nhắc đến ở 2 câu đầu là gì?
     +Cướp giáo giặc ở bến Chương Dương.
     + Bắt quân Hồ ở cửa Hàm Tử 
.

 Ở hai câu đầu, tác giả sử dụng 2 động từ. Đó là từ nào? 
 
- Đoạt, cầm
Nghĩa của 2 động từ này là gì?
- Đoạt: cướp; cầm: bắt
 Em có nhận xét gì về 2 động từ này. Nó có tác dụng gì trong bài thơ?
- Động từ mạnh, nói lên sức mạnh, khí thế của quân ta trong cuộc chiến chống Nguyên –Mông.

Đọc kĩ hai câu thơ sau.
“ Thái bình tu trí lực
Vạn cổ thử giang san”
( Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy ngàn thu)
 Tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hai câu thơ trên?

Lời động viên xây dựng, phát triển đất nước trong hoàn cảnh hòa bình. Lời kêu gọi nhân dân không nên ngủ quên trong chiến thắng mà phải luôn đề cao cảnh giác, phải xây dựng đất nước.
HOẠT ĐỘNG 3: 
Mục tiêu: Hs tìm hiểu phần luyện tâp
Bài tập/65.
Gọi HS đọc.
Gọi HS trả lời
	I. Giới thiệu chung
 
1) Tác giả: Trần Quang Khải (1241-1294), là người có công lớn trong kháng chiến chống Mông-Nguyên.
 2) Tác phẩm : Sau chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử, tác giả phò giá hai vua Trần trở về Thăng Long và cảm hứng sáng tác bài thơ này.






II. ĐỌC VÀ TÌM  HIỂU VĂN BẢN
1.Đọc.













2. Tìm hiểu văn bản.
a. Hai câu đầu.






- Hào khí của dân tộc ta ở thời Trần  được tái hiện qua những sự kiện lịch sử chông giặc Mông – Nguyên xâm lược: chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương.



b. Hai câu thơ cuối.

- Phương châm giữ nuớc vững bền: dốc hết sức lực, giữ vững hòa bình, bảo vệ đất nước

III. TỔNG KẾT.
- Sử dụng thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, cô đọng, hàm súc để thể hiện niềm tự hào của tác giả trước chiến thắng hào hùng của dân tộc
- Có giọng điệu sảng khoái, hân hoan, tự hào.






TỪ HÁN VIỆT

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI 

	HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu yếu tố cấu tạo từ Hán Việt.

? Trong từ thuần Việt, yếu tố cấu tạo nên từ gọi là gì?
· tiếng.
·  Trong từ Hán Việt yếu tố cấu tạo nên từ không gọi là tiếng như từ thuần Việt mà được gọi là yếu tố Hán Việt .
     
?Cấu tạo nên từ “quốc gia” có bao nhiêu yếu tố Hán Việt?
· 2.
?  Như vậy, tiếng cấu tạo nên từ Hán Việt gọi là gì?
- yếu tố Hán Việt

         Đọc bài Nam quốc sơn hà.


 Em hãy cho biết nghĩa của các tiếng Nam, quốc, sơn , hà.
- Nam: phương Nam, quốc: nước, sơn: núi, hà: sông.

 Trong các tiếng trên, tiếng nào có thể dùng độc lập như một từ đơn để đặt câu, tiếng nào không?

Tiếng “Nam” có thể dùng độc lập
Vd: Nhà em ở hướng nam
Các tiếng quốc, sơn, hà không thể dùng độc lập 
. Không thể nói:
Yêu quốc  _  yêu nước
Leo sơn    _   leo núi
Lội hà       _  lội sông.
 Các tiếng  tráng, sĩ, thiên, địa được gọi là gì để cấu tạo nên các từ tráng sĩ, thiên địa?
- Yếu tố Hán Việt.
* VD  2/69.
? Tiếng thiên trong từ “Thiên thư” có nghĩa là “Trời”. Vậy các em hãy chú ý tiếng thiên trong các từ Hán Việt sau đây có nghĩa là trời không?

	Thiên thư (trời)
Thiên 	Thiên niên kỷ	 (nghìn)
	Thiên đô (Dời)
                                Thiên vị  ( lệch về 1 phía)
Đọc I.2.
Thiên:     Trời     ( thiên đình , thiên thư)
Nghìn   (thiên lý nhãn , thiên niên kỷ)
Di dời  ( thiên đô chiếu )
Nghiêng ( thiên vị)
Chương ( thiên truyện )
? Em có nhận xét gì về nghĩa của yếu tố Hán Việt?
Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.


HOẠT ĐỘNG 2:    Đọc mục II SGK
 (?) Dựa vào các loại từ ghép trong tiếng Việt, em hãy nhận xét về các từ : sơn hà, xâm phạm, giang san?
 Đều là từ ghép đẳng lập.
(?) Em có nhận xét gì về các từ ái quốc, thủ môn, chiến thắng, thiên thư, thạch mã ? 
Học sinh :  là từ ghép chính phụ.
(?) Em có nhận xét gì về vị trí của các tiếng trong từ ghép Hán Việt so với từ ghép tiếng Việt đã học?
· Các từ : ái quốc, thủ môn, chiến thắng(aùi quốc: yêu nước; thủ môn: giữ cửa; chiến thắng: đánh thắng). có tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau.
· Các từ thiên thư, thạch mã có các tiếng phụ đứng trước, tiếng chính đứng sau.
? Từ ghép Hán Việt và Thuần Việt giống nhau ở điểm nào?
- Đều có 2 loại: CP và ĐL. 
?  Trật tự của các yếu tố trong các từ này có giống trật tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt không?
· Giống: Yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.
?  Các từ: thiên thư, thạch mã, tái phạm là từ ghép gì? 
Trong các từ ghép này, trật tự các yếu tố có gì khác so với từ ghép thuần Việt.
- Chúng là t.ghép C-P có tiếng phụ đứng trước, tiếng chính đứng sau.( thiên thư:, Sách trời thạch mã : ngựa đá, tái phạm: phạm lỗi tiếp tục)
?  Em có nhận xét gì về trật tự các yếu tố trong từ ghép Hán Việt. 

HOẠT ĐỘNG 3:  Dựa vào kiến thức đã học, hãy làm BT1,2/sgk.

	I. Bài học.

1. Khái niệm yếu tố Hán Việt.




- Tiếng để cấu tạo từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán Việt.
















- Phần lớn các yếu tố Hán Việt không được dùng độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
Vd: Giang sơn, sơn hà, quốc gia...






- Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
VD: Thiên có các nghĩa:
· Một ngàn 
· Lệch sang 1 phía
· Trời
· Di dời.










2. Từ ghép HánViệt.
- Các loại từ ghép Hán Việt
  + Từ ghép đẳng lập
Vd:Sôn haø, huynh đệ
 
 + Từ ghép chính phụ
Vd: ái quốc, thủ môn.




           
TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM

 
	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI 

	
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu biểu cảm và mục đích biểu cảm
Gv: Biểu: thể hiện ra bên ngoài
       Cảm: tình cảm, cảm xúc.
- Biểu cảm là biểu lộ, bộc lộ cảm xúc, tình cảm của mình.
Đọc kĩ 2 bài ca dao/71
?Bài ca dao thứ 1 bộc lộ tình cảm, cảm xúc gì?
- Thể hiện sự cảm thương của tác giả dân gian trước thân phận thấp cổ bé họng của người lao động trong xã hội cũ.
? Còn bài thứ hai bộc lộ tình cảm gì?
- Ca ngợi vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên và đằm thắm của con người con người.
?Như vậy khi nào người ta có nhu cầu biểu cảm?
-Khi có những tình cảm dồn nén, chất chứa, muốn biểu hiện cho người khác cảm nhận được thì  ta có nhu cầu biểu cảm.
?Trong thư từ gửi cho bạn bè hay người thân, em có thường biểu lộ tình cảm không?  - Có .
? Người ta có thể biểu cảm bằng những phương tiện nào? cách thức nào?
- Âm nhạc biểu cảm bằng âm thanh
- Múa   ________              động tác
- Hội họa   _______  đường nét, màu sắc
- Văn chương_______ ngôn ngữ ( thơ, văn, thư từ, báo chí…)
Gv: Văn biểu cảm chỉ là một trong vô vàn cách biểu cảm của con ngừơi. 
? Mỗi câu ca dao trên là một văn bản biểu cảm. Em hiểu thế nào là văn biểu cảm? Văn biểu cảm còn gọi là gì?
? Theo em, ngoài ca dao ( thơ), người ta có thể dùng những thể loại văn học nào khác để biểu cảm?
-thơ trữ tình, tùy bút…
? Tin buồn, Cáo phó mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp trên báo, truyền hình… có phải là văn bản biểu cảm không? Vì sao?
-Tin buồn có nội dung buồn nhưng chỉ là bản tin đơn thuần có mục đích thông báo – không phải là văn bản biểu cảm .
 Vậy văn biểu cảm có đặc điểm chung gì chúng ta sang phần2.

Đọc đoạn văn 2/72
? Hai đoạn văn trên biểu đạt nội dung gì?
- Đoạn 1: bộc lộ tình cảm nhớ nhung tha thiết của người viết đối với bạn mình.
- Đoạn 2: Bộc lộ tình cảm, cảm xúc của nhà văn sau khi nghe  một bài dân ca. Bài dân ca đã gơị lên tình cảm yêu mến tha thiết với quê hương- đất nước.
? Như vậy, mục đích chính của việc biểu cảm là gì?
- Khơi gợi sự đồng cảm của người khác, làm cho người khác cũng có những cảm xúc như mình.
? Văn biểu cảm là gì?
· HS trả lời theo ghi nhớ ý 1/73.
Gv chuẩn bị một số bài thơ, tùy bút, ca dao…cho hs xem và kết luận văn biểu cảm gồm nhiểu thể loại khác nhau.
? Văn biểu cảm gồm những thể loại văn học nào?
· HS trả lời theo ghi nhớ ý 2/73.

* Tìm hiểu tình cảm trong văn biểu cảm
? Biểu cảm là bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Nhưng theo em có phải mọi tình cảm, cảm xúc đều được chấp nhận trong văn biểu cảm không? Hãy giải thích tại sao?
? Tình cảm thể hiện trong văn biểu cảm phải là tình cảm
đẹp, trong sáng, mang tư tưởng nhân văn
Gv: Vậy tình cảm trong văn biểu cảm phải là tình cảm như thế nào?
- Tình cảm trong văn biểu cảm phải là tình cảm thấm nhuần tư tưởng nhân văn 
* Tìm hiểu cách thức biểu cảm
? Trong đoạn văn 1, em hãy tìm những từ ngữ thể hiện rõ tình cảm của tác giả.
· Thảo thương nhớ ơi, mới ngày nào, thế mà nay, xiết bao mong nhớ
?  trong đoạn văn 2 có những từ ngữ cụ thể thể hiện tình cảm của tác giả không? Đoạn này có phải văn biểu cảm không?
- không có từ ngữ thể hiện tình cảm nhưng vẩn là văn biểu cảm vì đoạn văn vẫn thể hiện được tình cảm của tác giả với quê hương, đất nước.
 Em có nhận xét gì về cách thể hiện tình cảm trong 2 đoạn văn?
- Đoạn 1: biểu đạt trực tiếp qua từ ngữ: Thảo thương nhớ ơi, mới ngày nào, thế mà nay, xiết bao mong nhớ. Tác giả nói ra trực tiếp tình cảm của mình. 
- Đoạn 2: Biểu đạt tình cảm một cách gián tiếp: ban đầu là tả tiếng hát trong đêm khuya sau đó tiếng hát im lặng, tác giả liên tưởng đến tiếng hát của quê hương, của ruộng vườn, nơi chôn rau cắt rốn. 
 Như vậy, có mấy cách thức để biểu đạt tình cảm? Đó là những cách nào?
- 2 cách, trực tiếp và gián tiếp
HOẠT ĐỘNG 2:         Luyện tập
Dựa vào kiến thức đã học, hãy làm bt1,2/ sgk.
	
I. BÀI HỌC.
 1) Văn biểu cảm là gì?
























Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người với thế giới xung quanh và khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc.
























2) Tình cảm trong văn biểu cảm
 - Văn biểu cảm biểu lộ tình cảm, cảm xúc, thường thấm nhuần tư tưởng nhân văn của con người như: yêu con người, yêu thiên nhiên, ghét thói tầm thường, độc ác…





















3)Cách thức biểu cảm
- Có hai cách biểu cảm:
  + Biểu cảm trực tiếp
  + Biểu cảm  gián tiếp 
II. LUYỆN TẬP






BÀI 6:  ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BIỂU CẢM

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI 

	HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu đặc điểm của văn biểu cảm
 Đọc kĩ bài “ Tấm gương” và trả lời câu hỏi
? Bài văn biểu đạt tình cảm gì?
- Ngợi ca đức tính trung thực, ghét thói xu nịnh, dối trá.	

? Để biểu đạt tình cảm ấy, tác giả đã làm thế nào?
- Mượn hình ảnh tấm gương.
- Vì tấm gương phản chiếu thực mọi vật xung quanh.
? Nói với gương, ca ngợi gương là để gián tiếp ca ngợi ai? Ca ngợi gì?
- Ca ngợi người trung thực( GV liên hệ thực tế, GDHS  tính trung thực ...)
? Cách mượn tấm gương để nói về con người đó là biện pháp nghệ thuật gì?
- Ẩn dụ tượng trưng => biểu đạt tình cảm.
( Sự vật có những tính chất tương đồng với phẩm chất tinh thần của con ngừơi để bày tỏ thái độ, tình cảm của mình với sự vật, cảnh, việc như đối với con người.)
? Đó là cách biểu đạt tình cảm trực tiếp hay gián tiếp?
- Gián tiếp.
? Bố cục bài văn gồm mấy phần? (3)
? Ý mỗi phần?
- Mở bài : Giới thiệu tấm gương là người bạn chân thật, ngay thẳng, trong sạch.
- Thân bài: Biểu dương tính trung thực của gương qua những việc cụ thể.
- Kết bài : Khẳng định Gương là người bạn trung thực.
? Bố cục của 1 bài văn biểu cảm có những điểm giống và khác nhau như thế nào so với bố cục của bài văn tự sự, miêu tả?
? Tình cảm của tác giả thể hiện trong bài có rõ ràng chân thực không? Lí lẽ và dẫn chứng đưa ra có thuyết phục được người đọc không? Vì sao? 
( đúng đắn)
Lưu ý: phân biệt tả gương khác mượn gương để biểu cảm.
Đọc đoạn trích
? Tìm nội dung biểu cảm? ( đoạn văn biểu hiện tình cảm gì?)
 Nội dung biểu cảm: Tình cảm cô đơn, mong sự giúp đỡ, thông cảm.
? Tình cảm được biểu hiện trực tiếp hay gián tiếp? Vì sao? 
Phương thức biểu cảm: trực tiếp vì tiếng kêu, lời than. Câu cảm thán, câu hỏi biểu cảm
? Nội dung của mỗi bài văn biểu cảm?
? Phương thức biểu cảm?
? Bố cục bài văn biểu cảm?
? Tình cảm, cảm xúc trong bài văn biểu cảm phải như thế nào?





HOẠT ĐỘNG 2:  Hướng dẫn luyện tập
Đọc bài tập luyện tập
? Vì sao gọi hoa phượng là hoa học trò?
? Bài văn thể hiện tình cảm gì? 
Nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi trống vắng. Cô đơn nhớ bạn pha chút dỗi hờn hoa phượng. Những cảm xúc của sự chia li trong ngày hè của tuổi học trò
–Tình cảm buồn và nhớ khi xa thầy, rời bạn vào những ngày hè.
- Trong bài, tác giả đã mượn hình ảnh hoa phượng, hoa phượng nở, hoa phượng rơi để khêu gợi tình cảm trên.
- Tác giả đã biến hoa phượng – một loài hoa nở rộ vào dịp kết thúc năm học – thành biểu tượng của sự chia ly ngày hè đối với học trò.
? Hãy tìm mạch ý?
Mạch ý của bài văn.
- Phượng nở báo hiệu mùa chia tay
- Học trò nghỉ hè, hoa phượng một mình đứng ở sân trường.
- Hoa phượng mong chờ các bạn học sinh.
? Biểu cảm trực tiếp hay gián tiếp? Lí giải vì sao?
Gián tiếp: mượn hoa phượng để biểu lộ tình cảm, cảm xúc.
Trực tiếp:Từ ngữ: buồn….nhớ…câu cảm thán….

	I. BÀI HỌC.

Vd
a.Bài văn “ Tấm gương ”.
- Tình cảm: Ca ngợi tính trung thực, ghét thói giả dối.
- Tác giả gián tiếp ca ngợi người trung thực qua hình ảnh tấm gương 
- Tình cảm của bài rõ ràng, chân thực, trong sáng.

b. Đoạn văn/82
- Tình cảm: Cô đơn, cầu mong sự giúp đỡ và cảm thông.
- Tình cảm bộc lộ trực tiếp qua tiếng kêu, lời than, câu hỏi biểu cảm.
- Tình cảm chân thực, thể hiện rõ tâm trạng
















* Các đặc điểm của văn biểu cảm.
- Mỗi bài văn biểu cảm tập trung biểu đạt một tình cảm chủ yếu.
- Để biểu lộ tình cảm người viết có thể có các cách biểu cảm:
  + Chọn hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng để gửi gắm tư tưởng, tình cảm.
  + Thổ lộ trực tiếp những nỗi niềm, cảm xúc trong lòng
- Tình cảm thể hiệm phải trong sáng, chân thực

II. LUYỆN TẬP 










ĐỀ VĂN BIỂU CẢM
VÀ CÁCH LÀM VĂN BIỂU CẢM

 
	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI 

	HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về đề văn biểu cảm.
* Gọi HS đọc 5 đề SGK /88
?Đối tượng biểu cảm và tình cảm cần biểu hiện ở trong mỗi đề văn là gì?
Đề a: Đối tượng: dòng sông.
          Tình cảm: yêu tha thiết dòng sông.
Đề b: Đối tượng: Ánh trăng trong đêm trung thu.
          Tình cảm: sự thích thú của em với ánh trăng trung
           thu.
Đề c: Đối tượng: nụ cười của mẹ.
          Tình cảm: Yêu thích nụ cười của mẹ.
Đề d: Đối tượng: kỉ niệm vui, buồn của tuổi thơ.
          Tình cảm: Luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của                    .         tuổi thơ
Đề e: Đối tượng: 1 loài cây em yêu thích.
          Tình cảm: tình cảm yêu thích của em với cây
?  Qua các đề bài trên, em thấy đề văn biểu cảm có đặc điểm gì?
 - Ghi nhớ ý 1/88


HOẠT ĐỘNG 2* Tìm hiểu các bước làm bài văn biểu cảm.
 Chép lại đề: “cảm nghĩ về nụ cười của mẹ”
? Nhắc lại các bước của quá trình tạo lập văn bản?

·  Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đề.
? Đề yêu cầu phát biểu cảm nghĩ về đối tượng nào?
- Phát biểu cảm nghĩ về nụ cười của mẹ.
? Sau khi xác định được yêu cầu đề sẽ làm gì?
- Tìm ý.
  Em đã bắt đầu nhìn thấy nụ cười của mẹ từ lúc nào?
- Từ thuở ấu thơ ai cũng nhìn thấy nụ cười của mẹ.
?  Nụ cười ấy có ý nghĩa khác nhau như thế nào?
- Khi thì là nụ cười yêu thương, khi thì khích lệ đối với mỗi bước tiến bộ của em, có phải lúc nào mẹ cũng nở nụ cười không
? cảm xúc của em như thế nào trong những trường hợp ấy?
? Có phải lúc nào mẹ cũng nở nụ cười với em không? Vì sao?
- Không. Khi em phạm lỗi…
? Mỗi khi vắng nụ cười của mẹ em cảm thấy thế nào?
- Buồn.
 Làm sao để luôn được thấy nụ cười của mẹ?
- Luôn cố gắng làm mẹ vui bằng nhiều việc tốt.
 Em muốn đặc thêm những câu hỏi về đối tượng có được không?
- Được.
?Sau khi có được ý rồi, ta làm gì tiếp theo?
· Lập dàn ý
 Lập dàn ý là gì?
- Sắp xếp các ý một cách có trật tự theo bố cục 3 phần.
Mở bài viết ý gì?
- Cảm xúc đối với nụ cười của mẹ.
 Thân bài viết những ý gì? Sắp xếp các ý ra sao?
Cảm nghĩ của em với các biểu hiện, sắc thái nụ cười của mẹ.
-Nụ cười vui, sảng khoái: …
-Nụ cười thương yêu, trìu mến: …
-Nụ cười khuyến khích, an ủi:… 
-Nụ cười gượng, cố vui:…
-Những khi vắng nụ cười của mẹ:…
Kết bài các em viết như thế nào?
- Lòng yêu thương và kính trọng mẹ, cố gắng làm mẹ vui để mỗi ngày được thấy mẹ cười.
Có dàn ý rồi việc tiếp theo vô cùng đơn giản. Đó là gì?
- Viết bài
Viết đoạn mở bài và kết bài.
Viết bài xong, còn một bước không kém phần quan trọng. Đó là bước nào?
· Đọc và sửa.
 Hãy nhắc lại các bước làm văn bc
  Xem phần ghi nhớ và ghi bài.
HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu: Hs tìm hiểu phần luyện tập.
- Đọc bài văn mẫu trang 89-90 SGK.
 Bài văn biểu đạt tình cảm gì? Đối tượng nào?
- Yêu quê hương – An Giang.
 Bài văn biểu cảm trực tiếp hay gián tiếp?
- Trực tiếp. (qua miêu tả, tự sự, hoài niệm)
 Em hãy lập dàn ý cho bài văn này.

	I. BÀI HỌC.
*Đề văn biểu cảm và các bước làm văn biểu cảm
  a. Đề văn biểu cảm.
- Đề văn biểu cảm bao gìơ cũng nêu ra đối tượng biểu cảm và tình cảm cần biểu hiện trong bài làm.
VD: 
 + Đề : Cảm nghĩ về dòng sông quê hương. 
- Đối tượng: dòng sông quê hương.
- Tình cảm: yêu tha thiết dòng sông.





b. Các bước làm bài văn biểu cảm.
Đề: Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ
a. Tìm hiểu đề, tìm ý.
b. Lập dàn ý:
* Mở bài: 
- Nêu cảm xúc với nụ cười của mẹ
* Thân bài: 
Cảm nghĩ của em với các biểu hiện, sắc thái nụ cười của mẹ.
-Nụ cười vui, sảng khoái: …
-Nụ cười thương yêu, trìu mến: …
-Nụ cười khuyến khích, an ủi:… 
-Nụ cười gượng, cố vui:…
-Những khi vắng nụ cười của mẹ:…
* Kết bài
- Lòng yêu thương và kính trọng mẹ, cố gắng làm mẹ vui để mỗi ngày được thấy mẹ cười.
c. Viết bài.
d. Đọc, sửa.
  






















II. LUYỆN TẬP







BÁNH TRÔI NƯỚC
                              (Hồ Xuân Hương)

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI 

	HOẠT ĐỘNG 1:  Tìm hiểu chung
1.Tác giả
? Dựa vào sgk, em hãy giới thiệu sơ lược về tác giả Hồ Xuân Hương.
- Hồ Xuân Hương chưa rõ năm sinh năm mất. Quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
- Bà được mệnh danh là “ Bà chúa thơ Nôm”
- là nhà thơ nữ có số phận trắc trở nhưng là người đầy bản lĩnh, tài năng, có cá tính độc đáo.
2) Tác phẩm 
 Bài thơ “ bánh trôi nuớc” được xem là một trong những bài thơ tiêu biểu của Hồ Xuân Hươn

HOẠT ĐỘNG 2:   Đọc- hiểu văn bản.
1. Đọc
2. Chú thích.
 đọc kĩ chú thích bánh trôi nước.
? Bánh trôi nước viết theo thể thơ nào? Hãy nhắc lại đặc điểm của thể thơ đó.
? Phương thức biểu đạt.
- Biểu cảm.
?  Tính đa nghĩa trong thơ là gì?
- Bài thơ có thể hiểu theo nhiều nghĩa
?  Tính đa nghĩa trong bài thơ “Bánh trôi nước” thể hiện ở chỗ nào?
- Nghĩa thứ nhất : miêu tả bánh trôi nước.
- Nghĩa thứ 2: vẻ đẹp ngoại hình, phẩm chất và số phận người phụ nữ trong xã hội cũ.
? Vậy trong hai nghĩa đó, nghĩa nào là nghĩa chính quyết định ý nghĩa của toàn bài thơ?
- Nghĩa thứ 2 là nghĩa chính.
?  Với nghĩa thứ nhất, bánh trôi nước đã được miêu tả như thế nào?
- Bánh có màu trắng của bột.
- Bánh được nặn thành viên tròn, nếu mà nhào bột cho nhiều nước quá thì bánh nát, ít nước quá thì bánh rắn (cứng).
- Khi luộc, bánh chín thì nổi lên, bánh chưa chín thì chìm xuống.
?  Với nghĩa thứ hai, từ hình ảnh chiếc bánh, em có nhận xét gì về ngoại hình, thân phận, phẩm chất của người phụ nữ được nhắc đến trong bài thơ?

- Ngoại hình: xinh đẹp,
- Thân phận: chìm nổi, bấp bênh, không tự làm chủ cuộc đời mình.
- Phẩm chất : Dù gặp cảnh ngộ gì cũng vẫn giữ tấm lòng sắt son, thuỷ chung, tình nghĩa.

 3: Tổng kết.
?  Em hãy nhắc lại thể loại của bài thơ. Bài thơ Bánh trôi nước có tuân theo các quy tắc của thơ Đương luật không?

?  Em có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ trong bài .
- Sử dụng ngôn ngữ thơ bình dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày, với thành ngữ, mô típ dân gian.
?  Điểm đặc biệt  trong ý nghĩa của bài thơ này là gì? Bài thơ biểu cảm trực tiếp hay gián tiếp?
- Bài thơ có nhiều tầng lớp nghĩa. Biểu cảm gián tiếp.
? Em hãy cho biết bài thơ thể hiện thái độ, tình cảm gì của tác giả với người phụ nữ trong xã hội cũ
- Vừa trân trọng đối với hình thể xinh đẹp, vừa cảm thương cho thân phận chìm nổi, bấp bênh giữa cuộc đời của người phụ nữ.
HOẠT ĐỘNG 3:  Luyện tập
 Bài 1/96.

	I. GIỚI THIỆU CHUNG
 1) Tác giả
-  Hồ Xuân Hương chưa rõ năm sinh năm mất. Quê ở tỉnh Nghệ An.
- Bà được mệnh danh là “ Bà chúa thơ Nôm”
 2) Tác phẩm 
-  Bánh trôi nước là một trong những bài thơ tiêu biểu của bà.
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Đại ý
2 Bố cục
3. Thể loại: Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
4. Phương thức biểu đạt     
- Biểu cảm.






5. Phân tích.
* “Bánh trôi nước” là bài thơ có nhiều tầng nghĩa:
- Ý nghĩa tả thực: hình ảnh bánh trôi nước trắng, tròn, chìm, nổi
- Ngụ ý sâu sắc:
   + Trân trọng ca ngợi vẻ đẹp duyên dáng, phẩn chất trong sáng, nghĩa tình sắc son.
   + Cảm thông, xót xa cho thân phận chìm nổi của người phụ nữ





















III.TỔNG KẾT
 Ghi nhớ ( SGK/









IV.LUYỆN TẬP
 


                                       

QUAN HỆ TỪ

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI 

	
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu thế nào là quan hệ từ?
+ GV cho HS quan sát các câu văn và trả lời câu hỏi.
? Bằng kiến thức đã học ở bậc  tiểu học, em hãy xác định các quan hệ từ có trong những câu trên.
a) Của
b) Như
c) Bởi…nên…
d) Nhưng
e) Tuy …nhưng…
f) Không những…mà còn…
? Các QHT  này biểu thị mối quan hệ nào giữa các yếu tố mà chúng kiên kết?
- Của: qh sở hữu
- Như: qh so sánh
- Nhưng: qh tương phản.
- Bởi…nên…: nguyên nhân- kết quả 
- Tuy …nhưng…: tương phản
- Không những…mà còn…: tăng tiến
? Từ những ví dụ ta vừa tìm hiểu, em hãy cho biết qht là gì?
- Là từ dùng để biểu thị các quan hệ như: sở hữu, so sánh, nhân quả, tương phản, tăng tiến…( Cho HS ghi bài)
HOẠT ĐỘNG 2: * Tìm hiểu việc sử dụng quan hệ từ.

Đọc và trả lời câu hỏi 1/97
? Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào bắt buộc phải dùng quan hệ từ? Trường hợp nào không bắt buộc phải dùng quan hệ từ?
- Không cần: a,c,e,i.
- Cần dùng: b,d,g,h.
?  Tại sao các câu a,c,e,i không cần dùng quan hệ từ, còn các câu b,d,g,h lại cần dùng quan hệ từ?
- Vì các câu a,c,e,i, không dùng quan hệ từ thì nghĩa của câu vẫn không thay đổi. Các câu b,d,g,h nếu không dùng quan hệ tư thì câu sẽ biến nghĩa hoặc không rõ nghĩa.
? Như vậy, em thấy được vần đề gì trong việc sử dụng qht?

Tìm quan hệ từ có thể dùng thành cặp
- Nếu trời mưa thì đường ướt 
-Vì chăm học và học giỏi nên (cho nên) Nam được khen.
- Tuy nhà xa nhưng Bắc luôn đi học đúng giờ.
- Hễ gió thổi mạnh thì diều bay cao.
- Sỡ dĩ thi trượt là vì (tại vì) nó chủ quan.
?Như vậy có phải qht chỉ là những từ đơn lẻ không? Vì sao?
- Không vì qht còn được dùng theo cặp.

HOẠT ĐỘNG 3:  Luyện tập
Làm BT 1,2/ sgk

	
I. BÀI HỌC.
  1.Thế nào là quan hệ từ.
- Quan hệ từ được dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như: sở hữu, so sánh, nhân quả, đẳng lập, tăng tiến…
- Của: qh sở hữu
- Như: qh so sánh
- Nhưng: qh tương phản.
- Bởi…nên…: ng. nhân- k.quả 
- Tuy …nhưng…: đẳng lập ( tphản)
- Không những…mà còn…: tăng tiến









2. Sử dụng quan hệ từ.
 Ghi nhớ (SGK/TR98)



























II. LUYỆN TẬP.




